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(1994) chỉ ra rằng, định giá cả có thể gồm cả hai mục 
tiêu định lượng và định tính. Các mục tiêu định lượng 
được đo một cách dễ dàng và bao gồm những mục tiêu 
có liên quan đến công ty, như: lợi nhuận, doanh thu, thị 
phần và bù đắp chi phí. Các mục tiêu định tính gồm: 
các mối quan hệ với khách hàng, đối thủ cạnh tranh, 
các nhà phân phối, sự tồn tại lâu dài của công ty và đạt 
được các mục tiêu xã hội.

Theo Anthony và cộng sự (2007), các nhà quản lý 
sử dụng thông tin về chi phí để trợ giúp trong việc định 
giá. Thông tin về chi phí là thông tin quan trọng giúp 
các nhà quản trị định giá và ra các quyết định cơ cấu 
sản phẩm. Cách thức nhà quản trị sử dụng thông tin về 
chi phí trong việc đưa ra các quyết định này phụ thuộc 
vào quy mô doanh nghiệp. Nếu là các doanh nghiệp 
có thị phần lớn và thực hiện vai trò lãnh đạo trong 
ngành, doanh nghiệp có thể định giá sản phẩm cho 
các sản phẩm của họ. Các doanh nghiệp này là những 
người lập giá. Nếu giá được hình thành bởi một hay 
nhiều doanh nghiệp lớn đứng đầu một ngành sản xuất, 
thì doanh nghiệp nhỏ bị chi phối theo giá do các doanh 
nghiệp lớn của ngành định ra.

Ý nghĩa của định giá bán sản phẩm trong quản 
trị doanh nghiệp

Định giá bán sản phẩm có vai trò quan trọng đối 
với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trước 
hết, việc đưa ra giá bán sản phẩm tác động tới doanh 
thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, giá bán cao tạo ra 
mức lợi nhuận lớn, giá bán thấp thì gây ra thiệt hại cho 
doanh nghiệp. Hơn nữa, đưa ra giá bán thấp quá có thể 
khiến thị trường hiểu nhầm chất lượng sản phẩm kém, 
trong khi giá bán cao không phù hợp với thu nhập của 

GIỚI THIỆU

Để bảo đảm cho doanh nghiệp tồn tại 
và phát triển bền vững, đòi hỏi các nhà 
quản trị phải đưa ra quyết định tối ưu 
cho mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
Trong đó, định giá bán sản phẩm là một 
trong những quyết định đầy khó khăn, 
bởi nếu đưa ra quyết định không phù 
hợp sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận, khối 
lượng sản phẩm tiêu thụ và đặc biệt là 
ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của 
doanh nghiệp trong dài hạn. 

Vì vậy, việc lựa chọn phương pháp kế 
toán quản trị chi phí trong việc định giá 
sản phẩm tại các doanh nghiệp là một 
vấn đề then chốt, giúp doanh nghiệp vừa 
có thể đưa các sản phẩm ra thị trường 
với giá bán hợp lý, vừa có nguồn ngân 
sách đầu tư cho hoạt động nghiên cứu 
phát triển sản phẩm mới, lựa chọn các 
biện pháp marketing phù hợp, từ đó tối 
ưu hóa lợi nhuận.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Định giá 
Định giá là quá trình trong đó doanh 

nghiệp đặt giá tại mức mà ở đó họ sẽ 
bán sản phẩm, dịch vụ của mình và điều 
này có thể là một phần trong kế hoạch 
tiếp thị. Diamantopoulos và cộng sự 

Các phương pháp định giá bán 
sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất
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Giá bán = Chi phí + Tỷ lệ cộng thêm 
* Chi phí 

 Phương pháp định giá sản phẩm 
trên cơ sở chi phí theo hoạt động

Kaplan (1988) cho rằng, hầu hết giá 
cả và các quyết định khác ảnh hưởng 
đến năng lực dài hạn của một công ty 
và những quyết định này nên được thực 
hiện dựa trên giá bao phủ dài hạn, chứ 
không phải ngắn hạn. Thực tế, một số 
nghiên cứu gần đây liên quan đến kế 
toán quản trị đã tập trung vào việc thiết 
kế các phương pháp kế toán chi phí, 
giúp cho chi phí sản phẩm được xác định 
chính xác hơn. Nhiều nhà nghiên cứu đã 
khuyên các doanh nghiệp sử dụng chi 
phí dựa trên hoạt động (ABC) để cung 
cấp thông tin chi phí sản phẩm cho việc 
ra quyết định. Shim và Sudit (1995) nhấn 
mạnh, việc thực hiện phương pháp ABC 
có khả năng hợp lý hóa việc phân bổ chi 
phí cố định và làm chi phí này dường 
như biến đổi hoặc bán biến đổi. Ngoài 
ra, phương pháp ABC nâng cao cách xác 
định chi phí cố định cho một sản phẩm 
cụ thể và dẫn đến phân bổ các chi phí tốt 
hơn. Nói cách khác, phương pháp ABC 
cung cấp ước tính chi phí sản phẩm chính 
xác hơn, đó là căn cứ xác định giá trên 
cơ sở chi phí đầy đủ. Thực hiện phương 
pháp ABC giúp cung cấp thông tin cho 
việc sử dụng phổ biến giá trên cơ sở chi 
phí đầy đủ trong thực tế. 

Drury (2004) cho rằng, phương pháp 
ABC đo lường tất cả các nguồn lực của 
tổ chức được yêu cầu để sản xuất sản 
phẩm và tính toán chi phí sản phẩm dài 
hạn trung bình. Phương pháp này tính 
toán chi phí sản phẩm dài hạn chính 
xác hơn phương pháp định giá sản phẩm 
trên cơ sở chi phí đầy đủ. Vì thế, nên sử 
dụng chi phí từ phương pháp ABC cho 
quyết định giá dài hạn và phương pháp 
biến đổi để xác định chi phí gia tăng cho 
quyết định giá ngắn hạn.

Phương pháp định giá bán sản 
phẩm theo chi phí mục tiêu

Theo Kato (1993), phương pháp kế 
toán chi phí mục tiêu đã được sử dụng 
hơn 30 năm trong ngành công nghiệp 
Nhật Bản, nơi mà hơn 80% các công 
ty lớn trong ngành công nghiệp lắp ráp 
đã sử dụng kỹ thuật này, tiêu biểu như: 
Toyota, NEC, Sony và Nissan. Chi phí 
mục tiêu là tổng thể các phương pháp, 
công cụ quản trị cho phép đạt được mục 
tiêu chi phí và mục tiêu hoạt động ở giai 
đoạn thiết kế và kế hoạch hóa sản phẩm 

khách hàng, sản lượng tiêu thụ chậm. Do vậy, đưa ra 
giá bán cụ thể bao nhiêu, đó là câu trả lời khó đối với 
nhà quản trị. Chính vì thế, nhà quản trị cần xây dựng 
giá bán phải thật khoa học, vừa phù hợp với nhu cầu 
của thị trường, vừa bảo đảm lợi nhuận tối đa. 

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN 
PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Phương pháp định giá sản phẩm trên cơ sở chi 
phí biến đổi 

Phương pháp này sử dụng chi phí biến đổi trong 
việc định giá sản phẩm, các yếu tố chi phí trong chi 
phí nền được tính bằng chi phí biến đổi, mà không tính 
đến chi phí cố định. 

Cụ thể, theo Garrison (1991), chi phí nền gồm toàn 
bộ chi phí biến đổi (trong đó có biến đổi sản xuất và 
biến đổi bán hàng, quản lý doanh nghiệp). Không có 
một yếu tố nào của chi phí cố định được tính vào chi 
phí nền, nên số tiền cộng thêm phải đủ bù đắp chi phí 
cố định, cũng như tạo một lợi nhuận dự tính.

Ngoài ra, chi phí nền cũng có thể chỉ gồm chi phí 
biến đổi sản xuất, nên toàn bộ chi phí cố định và chi 
phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp biến đổi được tính 
vào phần cộng thêm để giá được xác định bù đắp toàn 
bộ chi phí và tạo lợi nhuận.

Như vậy, có thể lựa chọn chi phí nền gồm biến đổi 
sản xuất hoặc gồm cả biến đổi sản xuất và biến đổi 
bán hàng, quản lý doanh nghiệp.

(i) Trường hợp chi phí nền là toàn bộ chi phí biến đổi:
Giá bán = Chi phí biến đổi + Tỷ lệ cộng thêm * Chi 

phí biến đổi
(ii) Trường hợp chi phí nền là chi phí biến đổi sản xuất:
Giá bán = Chi phí biến đổi sản xuất + Tỷ lệ cộng 

thêm * Chi phí biến đổi sản xuất
Phương pháp định giá sản phẩm trên cơ sở chi 

phí đầy đủ
Garrison (1991) nhấn mạnh rằng, theo cách tính 

đầy đủ, thì chi phí nền được xác định là chi phí để 
sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. Chi phí bán hàng và 
quản lý không bao gồm trong chi phí nền, mà chúng 
được tính trong phần tiền cộng thêm. Khi đó, phần tiền 
cộng thêm phải đủ lớn để bao gồm được các chi phí 
này và tạo ra cho công ty một số dư lợi nhuận vừa ý.

Theo quan điểm của Drury (2004), chi phí nền có 
thể là toàn bộ chi phí, bao gồm: chi phí sản xuất, chi 
phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Khi đó, phần 
cộng thêm được tính toán chỉ để cung cấp một mức lợi 
nhuận được chấp nhận.

Tổng hợp các quan điểm trên, tác giả cho rằng, 
trong phương pháp định giá trên cơ sở chi phí đầy đủ, 
thì chi phí nền được xác định là chi phí để sản xuất ra 
một đơn vị sản phẩm, hoặc toàn bộ chi phí của một 
đơn vị sản phẩm.

Nếu chi phí nền là chi phí sản xuất, thì: 
Giá bán = Chi phí sản xuất + Tỷ lệ cộng thêm * Chi 

phí sản xuất
Nếu chi phí nền là toàn bộ chi phí, thì: 
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của quy trình sản xuất, không ngừng phát hiện những 
chi phí không hữu ích hoặc không tương xứng với tầm 
quan trọng của sản phẩm.

Nội dung phương pháp chi phí mục tiêu trong doanh 
nghiệp sản xuất chia thành các bước sau:

(1) Xác định chi phí mục tiêu theo các bộ phận sản 
phẩm sản xuất. Việc xác định chi phí cho các bộ phận 
này phải dựa vào mức độ quan trọng khác nhau về vai 
trò của các bộ phận đối với sản phẩm. Từ đó, xác định 
tỷ lệ chi phí của từng bộ phận trong tổng chi phí cấu 
thành sản phẩm.

(2) Tổ chức thực hiện các mục tiêu chi phí đã xác 
định quá trình thực hiện những thành phần của sản 
phẩm có chi phí cao so với tầm quan trọng đã xác 
định ở bước trước. Tiếp đó, phải có phương pháp điều 
chỉnh, quản lý chặt chẽ để hạ thấp chi phí sản xuất. 

(3) Đánh giá các mục tiêu chi phí đã xác định quá 
trình thực hiện những thành phần của sản phẩm có 
chi phí cao so với tầm quan trọng đã xác định ở bước 
trước. Từ đó, có phương pháp điều chỉnh, quản lý chặt 
chẽ để hạ thấp chi phí bước 1 và 2, phải xem xét giai 
đoạn thiết kế đã hợp lý chưa hoặc xem lại các bước 
trong giai đoạn sản xuất để giảm chi phí sản xuất.

KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, doanh 
nghiệp sản xuất có rất nhiều cơ hội ứng dụng công 
nghệ hiện đại để phát triển sản phẩm mới, tăng năng 
suất lao động, tăng khả năng tiếp cận thông tin, dữ 
liệu, kết nối, hợp tác, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu 
và khu vực… Do đó, tác giả nhận thấy, phương pháp 
chi phí mục tiêu sẽ là công cụ chiến lược phù hợp, 
giúp doanh nghiệp sản xuất có thể đạt được lợi thế 
cạnh tranh. Ưu điểm của phương pháp này thể hiện 
qua những mặt sau:

Thứ nhất, về chiến lược công nghệ: Phương pháp 
kế toán chi phí mục tiêu cho phép sử dụng công nghệ 
mới nhất ở giai đoạn thiết kế, giúp cho việc thiết kế 
tốt hơn và hiệu quả sản phẩm cao cấp trên thị trường.

Thứ hai, về các quyết định sản phẩm chiến lược: 
Phương pháp chi phí mục tiêu là hữu ích đối với công 
tác quản lý thông qua cung cấp kiểm soát chi phí ở tất 
cả các giai đoạn của chu kỳ sống của một sản phẩm, 
như: thiết kế, sản xuất/thiết lập; dịch vụ/sửa chữa, tiêu 
hủy/tái chế. Giá thành sản phẩm chính xác sẽ giúp cho 
quản trị so sánh lợi nhuận được tạo ra từ các khách 
hàng khác nhau từ các sản phẩm, thương hiệu và thị 
trường khác nhau… để có thể đưa ra các quyết định 
chiến lược về giá, giảm bớt các sản phẩm không đem 
lại nhiều hoặc không tạo ra lợi nhuận.

Thứ ba, về quyết định chiến lược doanh thu: Các 
thông tin do phương pháp chi phí mục tiêu cung cấp 
khuyến khích các nhà quản trị thiết kế các sản phẩm 
để nâng cao chất lượng. Việc tạo ra một sản phẩm cải 
tiến với chất lượng tốt hơn hình thành một chu kỳ sống 
mới của sản phẩm, dẫn đến khả năng tăng doanh thu, 
tăng thị phần của doanh nghiệp.

mới. Phương pháp này cũng cho phép 
cung cấp một cơ sở kiểm soát ở giai 
đoạn sản xuất và bảo đảm các sản phẩm 
này đạt được mục tiêu lợi nhuận đã được 
xác định phù hợp với chu kỳ sống của 
sản phẩm. 

Cùng quan điểm này, theo Sakurai 
(1989), phương pháp chi phí mục tiêu là 
một công cụ quản trị chi phí nhằm cắt 
giảm tổng chi phí sản xuất của sản phẩm 
trong suốt chu kỳ sống của nó nhờ sự hỗ 
trợ của các bộ phận sản xuất, chế tạo, 
nghiên cứu thiết kế, marketing và kế toán. 

Tanaka (1993) cho rằng,  phương 
pháp chi phí mục tiêu là các nỗ lực 
được thực hiện trong các giai đoạn kế 
hoạch hóa và sản xuất sản phẩm nhằm 
đạt được mục tiêu chi phí đã được xác 
lập, cho phép sản xuất ra các sản phẩm 
với mục tiêu lợi nhuận trong suốt chu 
kỳ sống của sản phẩm. Theo khái niệm 
này, chi phí mục tiêu liên quan đến khả 
năng lợi nhuận của sản phẩm gắn với 
chu kỳ sống sản phẩm. Đây là một cách 
tiếp cận khác biệt so với các phương 
pháp truyền thống.

Peter Horvath (1993) nhận định, 
phương pháp chi phí mục tiêu là một quá 
trình phối hợp của tất cả các bộ phận 
chức năng trong doanh nghiệp hướng tới 
mục tiêu cắt giảm chi phí.

Tóm lại, chi phí mục tiêu là một kỹ 
thuật được sử dụng trong quá trình thiết 
kế sản phẩm và quy trình để tính toán 
chi phí sản xuất, kỹ thuật hay bán hàng 
bằng cách lấy đi phần lợi nhuận mong 
muốn từ giá cả ước tính. Sản phẩm sau 
đó được thiết kế để đáp ứng được chi phí 
mong muốn đó. 

Chi phí mục tiêu = Giá bán dự kiến - 
Lợi nhuận mong muốn

Sự khác biệt giữa phương pháp chi 
phí mục tiêu và phương pháp chi phí 
truyền thống là việc xác lập chi phí mục 
tiêu không chỉ quan tâm đến điều kiện 
sản xuất, mà còn chú ý đến cả lợi nhuận 
mục tiêu. Chi phí mục tiêu được xem là 
giới hạn chi phí để đạt được hiệu quả sản 
xuất mong muốn. Sau khi xác định được 
chi phí mục tiêu, nhà quản trị phải tổ 
chức quản trị chi phí theo từng giai đoạn 
của quy trình sản xuất từ khâu thiết kế 
đến khâu sản xuất, từ khâu kế hoạch đến 
khâu tổ chức thực hiện, làm sao cho chi 
phí thực tế không vượt quá chi phí mục 
tiêu. Điều này đòi hỏi các nhà quản trị 
phải tổ chức sản xuất và quản trị chi phí 
thật nghiêm ngặt ở tất cả các giai đoạn 
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trơn tru giữa các phòng/ban. Hơn nữa, 
áp dụng phương pháp chi phí mục tiêu 
là sự thay đổi lớn trong văn hóa kinh 
doanh của doanh nghiệp, xuất phát từ 
nhận thức là thị trường sẽ xác lập giá, 
các nhà quản trị không thể tăng giá một 
cách tùy ý. Thậm chí, nhà quản trị phải 
đặt giá thấp hơn, đặc biệt trong trường 
hợp muốn tăng thị phần. Do vậy, thay 
vì tác động vào giá, nhà quản trị sẽ phải 
tác động vào việc sử dụng nguồn nhân 
lực đạt mục tiêu. Ngoài ra, doanh nghiệp 
ban đầu sẽ phải mất nhiều thời gian hơn 
bình thường để đạt được một thiết kế 
đáp ứng tất cả cân nhắc về thị trường 
liên quan đến chi phí và cho phép một 
mức giá chấp nhận được trên thị trường. 
Vì vậy, để vận dụng phương pháp này, 
đòi hỏi doanh nghiệp phải phân tích, so 
sánh lợi ích đạt được và chi phí bỏ ra để 
có thể đạt hiệu quả tối ưu nhất.

Thứ tư, về chiến lược xây dựng ngân sách: Phương 
pháp chi phí mục tiêu cung cấp một phương tiện để 
quản lý chi phí từ giai đoạn thiết kế để tối đa hóa tiềm 
năng cho việc giảm chi phí, đòng thời còn là một công 
cụ có thể được sử dụng để kiểm soát các quyết định 
như chi tiết kỹ thuật thiết kế và sản xuất.

Tóm lại, tính ưu việt của phương pháp chi phí mục 
tiêu là rõ ràng. Phương pháp này là một công cụ khích 
lệ và tạo thuận lợi cho việc liên kết giữa các bộ phận 
của công nghệ sản xuất, làm thay đổi quan điểm truyền 
thống về kế toán quản trị chi phí. Vận dụng phương 
pháp chi phí mục tiêu thực sự mang lại hiệu quả cho 
các nhà quản trị trong quá trình kiểm soát chi phí nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, được 
coi như là một công cụ đánh giá hiệu quả hoạt động. 

Tuy nhiên, phương pháp kế toán chi phí mục tiêu 
vẫn chưa được áp dụng rộng rãi, đặc biệt ở các nước 
đang phát triển, trong đó có Việt Nam, do doanh 
nghiệp e ngại sự tốn kém về chi phí để duy trì hệ 
thống kế toán chi phí mục tiêu cao hơn so với hệ thống 
kế toán chi phí truyền thống, có thể cản trở hoạt động 
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